Trường Tiểu học Bình Khê I                                                            
=========================================================

	TUẦN 30:
	


Ngày soạn: 30.3.2012

Ngày giảng:                   Thứ hai ngày 2 tháng 4 năm 2012
Tiết 1: TẬP ĐỌC
THUẦN PHỤC SƯ TỬ
Giảm tải thay bằng ôn lại những bài tập đọc đã học
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 

2. Kỹ năng: Đọc lưu loát, đọc đúng tên riêng nước ngoài; biết đọc diễn cảm  bài văn với giọng đọc phù hợp nội dung mỗi đoạn. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho HS. 
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 
_____________________________
TIẾT 2 : HÁT NHẠC

HỌC HÁT: BÀI DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ
I. Mục tiêu: 

- Biết hát bài hát  

- Biết hát bài hat theo giai điệu và tiết tấu

- GD HS yêu thiên nhiên 

II. Đồ dùng dạy học.

- Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Dàn đồng ca mùa hạ.

- Tranh ảnh minh hoạ bài Dàn đồng ca mùa hạ.

III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định tổ chức (1’) :
- Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn

2. Kiểm tra bài cũ: 
- Mời HS hát lại bài em vẫn nhớ trường xưa

3. Bài mới
Hoạt động: 1  
Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ (2’)
- Từ bài hát của tác giả Nguyễn Minh Nguyên, nhạc sĩ Lê Minh Châu đã phổ thơ,  tạo nên bài hát Dàn đồng ca mùa hạ. Bài có nhịp điệu sôi nổi, vui tươi nhưng cũng rất tha thiết, trong sáng. Bài hát được bình chọn là một trong những ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.

- HS đọc lời theo các phần sau:

Chẳng nhìn thấy ... màn xanh, lá dày.

Tiếng ve ngân ... bao niềm tha thiết.

Lời ve ngân ... nền mây biếc xanh.

Dàn đồng ca ... ve ve ve.

- Bài Dàn đồng ca mùa hạ sử dụng một số kí hiệu âm nhạc: Dấu lặng đơn, dấu nối, dấu luyến và dấu viết nhạc 2 bè (đoạn kết). Tuy nhiên khi hát, chúng ta chỉ hát bè chính (bè cao).

. Nghe hát mẫu

- Cho HS nghe bài hát qua băng đĩa nhạc. 

- HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát.

. Khởi động giọng

- Dịch giọng (-2)- GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng Pha trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La.

. Tập hát từng câu

- Đàn giai điệu câu một khoảng 2-3 lần.

- Bắt nhịp (2-1) và đàn giai điệu để HS hát.

- HS lấy hơi ở đầu câu hát.

- HS khá hát mẫu

- Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết.

- HS tập các câu tiếp theo tương tự.

- HS hát nối các câu hát.

. Hoạt động : 2 Ôn luyện (10’)
- HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.

- HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện đúng sắc thái vui tươi, trong sáng.

4. Củng cố, kiểm tra (5’)
- Bài hát có hình ảnh nào, âm thanh nào em thấy quen thuộc?

- Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát?

- Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp.

- HS học thuộc bài hát.
- Cả lớp trình bày bài hát 
	HS ghi bài

HS theo dõi

4 HS thực hiện

HS ghi nhớ

HS nghe bài hát

1-2 HS nói cảm nhận

HS khởi động giọng

HS lắng nghe

HS hát hoà theo

HS tập lấy hơi

1-2 HS thực hiện

HS sửa chỗ sai

HS tập câu tiếp

HS thực hiện

HS hát cả bài

HS hát, gõ đệm

HS thực hiện

HS trả lời

4-5 HS xung phong

HS ghi nhớ

HS hát, gõ đệm

- Thực hiện yêu cầu GV

- Ghi nhớ


___________________________

Tiết 3: TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH 
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. 
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy

I. Bài cũ: 

- HS đọc  bảng đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng.

- HS làm lại bài 3, 4.

- GV nhận xét cho điểm.
II. Bài mới:

* Bài 1:vbt/84
 Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. Khi chữa bài. GV có thể kẻ sẵn bảng các đơn vị đo diện tích ở trên bảng của lớp học rồi cho HS điền vào chỗ chấm trong bảng đó.

b) Cho HS học thuộc tên các đơn vị đo diện tích thông dụng như (m2, km2, ha và quan hệ giữa ha, km2 với m2....).

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 2:vbt/84  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3:vbt/84 Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:
· GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
· bài 4 hskg
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

III. Củng cố, dặn dò: 

- GV tóm tắt bài, nhận xét tiết học. Về nhà học thuộc bảng đơn vị đo diện tích .

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về đo thể tích.
	Hoạt động của trò

-1HS đọc.

-2HS  làm bài.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
- HS làm bài theo hướng dẫn của GV.

- 1 HS nêu yêu cầu.

-  HS tự làm bài rồi chữa bài.                                                                                      
a) 
1m2 = 100dm2          1km2 = 100ha 
1m2 = 100cm2           1km2 = 1000000m2 
1m2 = 100mm2          1ha = 10000m2 
b) 
1m2 = 0,01dam2
 1ha = 0,01 km2  

                                9 ha = 0,9km2.
1m2= 0, 0001 hm2.

  1m2 = 0,000001 km2     

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. 

 a)  81 000m2 = 8,1ha

      254 000m2 = 25,4ha

      3000m2 = 0,3ha

 b)  2km2 = 600ha

4,5km2 = 450ha

0,1 km2= 10ha
a. 2m2 64dam2
= 2,64 m2
b. 7m2 7dam2
= 7,07 m2
c. 505dm2
= 5,05 m2
d. 85dm2
= 0,85 m2


___________________________

Tiết 4: ĐẠO ĐỨC
Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
i. mục tiêu

1.Kiến thức.

Giúp học sinh hiểu:

· Tài nguyên thiên nhiên cung cấp nguồn sống cho con người (như đất, nước, không khí) tài nguyên thiên nhiên do thiên nhiên ban tặng nhưng không phải là vô tận, có thể bị cạn kiệt hoặc biến mất. Do đó chúng ta phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

· Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống con người hôm nay và mai sau.

· Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là sử dụng tiết kiệm hợp lý, giữ gìn các tài nguyên.

 2.Thái độ

· Quý trọng tài nguyên thiên nhiên.
· Có tinh thần ủng hộ các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, phản đối những hành vi phá hoại, lãng phí tài nguyên thiên nhiên.
3. Hành vi

· Có hành vi sử dụng tiết kiệm, phù hợp với tài nguyên thiên nhiên.
· Khuyến khích mọi người cùng thực hiện bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
ii. đồ dùng dạy-học

· Giấy bút dạ cho nhóm (HĐ 2- tiết 1)

· Bảng phụ (HĐ 3- tiết 1) . Phiếu bài tập (HĐ 1 – tiết 1

iii. các hoạt động dạy-học chủ yếu

	Hoạt động dạy 
	Hoạt động học

	Hoạt động 1

Tìm hiểu thông tin trong sgk

	-Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm: Các nhóm đọc thông tin trong SGK, thảo luận tìm hiểu thông tin theo các câu hỏi sau:

1.Nêu tên một số tài nguyên thiên nhiên.

2.ích  lợi của tài nguyên thiên nhiên trong cuộc sống của con người là gì?

3.Hiện nay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hợp lý chưa? vì sao?

4.Nêu một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

-yêu cầu học sinh trình bày kết quả thảo luận: GV đưa câu hỏi, đại diện mỗi nhóm trả lời.
	-HS chia nhóm và làm việc theo nhóm. Lần lượt từng học sinh đọc thông tin cho nhau nghe và tìm thông tin trả lời câu hỏi.

1.: Mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng động thực vật quý hiếm…

2. Con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất, phát triển kinh tế: Chạy máy phát điện, cung cấp điện sinh hoạt, nuôi sống con người…

3. Chưa hợp lý, vì rừng đang bị chặt phá bừa bãi, cạn kiệt, nhiều động vật thực vật quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

4. Một số biện pháp bảo vệ: sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, bảo vệ nguồn nước, không khí.

-Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung

-2-3 người đọc ghi nhớ trong SGK.

	Hoạt động 2

làm bài tập 1 trong sgk

	-GV yêu cầu học sinh tiếp tục làm bài tập theo nhóm:

+ Phát cho các nhóm giấy, bút.

+ Các nhóm thảo luận về bài tập số 1 trang 45 và hoàn thành thông tin như bảng sau:
	-HS tiếp tục làm việc theo nhóm, thảo luận và hoàn thành thông tin vào bảng sau (phần in nghiêng trong bảng là phần việc học sinh làm).

	Các từ ngữ chỉ tài nguyên thiên nhiên
	Lợi ích của tài nguyên thiên nhiên đó
	Biện pháp bảo vệ

	Rừng
	Trồng trọt các cây trái, hoa màu.
	Bảo vệ không làm đất ô nhiễm đất. Chăm bón thường xuyên.

	Đất ven biển
	Nơi sinh sống có nhiều động vật, thực vật.
	Không có rừng làm nương rẫy, không chặt cây trong rừng không đốt rừng.

	Cát
	Sử dụng đất để xây nhà, các công trình xây dựng.
	Khai thác hợp lý.

	Mỏ than
	
	

	- GV yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận.

- GV kết luận: Tài nguyên thiên nhiên có rất nhiều ích lợi cho cuộc sống của con người nên chúng ta phải bảo vệ. Biện pháp bảo vệ tốt nhất là sử dụng hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí và chống ô nhiếm.
	- Lần lượt đại diện mõi nhóm trình bày ý kiến về 3 tài nguyên. Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	Hoạt động 3

Bài tỏ thái độ của em

	-Đưa bảng phụ có ghi các ý kiến.HS thảo luận biết ý kiến: Tán thành, phân vân hoặc không tán thành trước ý kiến sau:

1. Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú không thể cạn kiệt.

2. Tài nguyên thiên nhiên là để phụ vụ con người nên chúng ta được sử dụng thoải mái không cần tiết kiệm.

3. Nếu không bảo vệ tài nguyên nước con người không có nước sạch để sống.

4. Nếu tài nguyên cạn kiệt, cuộc sống con người vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

5. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ và duy trì cuộc sống lâu dài cho con người.

-GV kết luận: Tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng không phải là vô hạn. Nếu chúng ta không sử dụng tiết kiệm và hợp lý, nó sẽ cạn kiệt và ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con người.
	- HS quan sát.

- HS thảo luận cặp đôi làm việc theo yêu cầu của giáo viên để đạt kết quả sau:

+ Tán thành : ý 3,5.

+ Không tán thành ý 1,2,4.

- Các nhóm HS nhận bộ thẻ, giơ thẻ bày tỏ ý kiến cho các ý mà GV nêu. Theo quy ước : xanh – tán thành, đỏ – không tán thành; vàng – phân vân .

- HS phát biểu, bổ sung ý kiến cho các bạn.

- HS lắng nghe. 


	Hoạt động thực hành

	-Yêu cầu học sinh về nhà hoàn thành phiếu thực hành sau:
	-HS lắng nghe hướng dẫn và nhận phiếu, ghi nhớ nhiệm vụ.

	Tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em sống
	TNTN được sử dụng
	Biện pháp bảo vệ đang được thực hiện

	
	Có tiết kiệm
	Không tiết kiệm
	

	……………………………
	…………..

……..
	…………
…………
	…………
………….


---------------------------------------------------------

Tiết 5: CHÀO CỜ

TUẦN 29

____________________________

Ngày soạn: 31.3.2012

Ngày giảng:                 Thứ ba ngày 3 tháng 4 năm 2012
Tiết 1: CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT)(30):

CÔ GÁI TƯƠNG LAI

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nghe-viết đúng chính tả bài Cô gái của tương lai. Luyện tập viết hoa tên các huân huy chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức, biết một số huân chương của nước ta.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: 
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
I. Bài cũ: 
Gọi HS lên bảng viết từ  khó ( tên một số danh hiệu học ở tiết trước)

II. Bài mới: 

 1. Hướng dẫn HS viết chính tả:

- GV đọc toàn bài .

- Em hãy nêu nội dung chính của bài  ?     

- Em hãy tìm những từ dễ viết sai ?

- GV đọc từ  khó .

- GV đọc bài

- GV đọc bài -  lưu ý từ khó 

- Chấm ,chữa bài 

- GV chấm nhanh 1 số bài trước lớp

 -Rút kinh nghiệm 

2. Hướng dẫn HS làm bài tập:

* Bài 2: Gọi HS đọc bài 2

- Gọi HS nhắc lại qui tắc viết hoa các danh hiệu

- Tổ chức hoạt động nhóm đôi

-Gọi đại diện các nhóm chữa bài

- GVlưu ý trường hợp Nhất,Nhì,Ba...

* Bài 3:

- HS đọc kĩ đề bài và những nội dung cho trước
III. Củng cố, dặn dò: 

- Nhắc lại qui tắc viết hoa. NX tiết học. Về nhà viết lại những chữ viết sai.
- Chuẩn bị bài: Tà áo dài Việt Nam .

	Hoạt động của trò

- 2 HS.
+Bài giới thiệu Lan Anh là một bạn gái giỏi giang, thông minh, được xem là một trong những mẫu người của tương lai.

+in-tơ-nét, Ôt-xtrây- li-a, Nghị viện Thanh niên,...

-HS viết bảng con (giấy nháp )

-HS viết vào vở

-HS soát lỗi

-HS đổi chéo bài soát lỗi

-Đọc, nêu yêu cầu của đề bài

-Các nhóm thảo luận

Anh hùng Lao động

Anh hùng Lực lượng vũ trang

Huân chương Sao vàng

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Độc lập hạng Nhất

- Nhóm khác  nhận xét, bổ sung

- Thảo luận nhóm.

- Đại diện nhóm nêu kết quả. 

- Huân chương Sao vàng

- Huân chương Quân công

- Huân chương Lao động


Tiết 3: KHOA HỌC (59)

SỰ SINH SẢN CỦA THÚ

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Biết thú là động vật đẻ con.Bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ. So sánh, tìm ra sự khác nhau và giống nhau trong chu trình sinh sản của thú và chim.  
2. Kỹ năng:  Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục HS bảo vệ động vật trong tự nhiên.

Giáo dục HS bảo vệ động vật trong tự nhiên.

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Bảng nhóm
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kĩ thuật khăn phủ bàn, kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của thầy
Hoạt động 1(5'): Khởi động:
- Kiểm tra sự sinh sản và nuôi con của chim.

- GV nhận xét cho điểm.
Hoạt động 2 (28'): Thảo luận nhóm

1. Quan sát. 
- Làm việc theo nhóm 7.

Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình và trả lời các câu hỏi:

+ Chỉ vào bào thai trong hình và cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu?

+ Chỉ và nói tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy?

+ Bạn có nhận xét gì về hình dạng của thú con và thú mẹ?

+ Thú con ra đời được thú mẹ nuôi bằng gì?

+ So sánh sự sinh sản của thú và của chim, bạn có nhận xét gì?

- GV nhận xét .

· Kết luận:  Thú là loài động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa ...

2. Làm việc với phiếu học tập:
+ Điền tên các con vật nuôi con bằng sữa mẹ? 

- Kĩ thuật khăn phủ bàn.
- Làm việc theo nhóm 5.
- GV tuyên dương nhóm nào điền được nhiều tên con vật và điền đúng. 

Hoạt động 3 (2'):

- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
	Hoạt động của thầy
-1 HSTL.

- HS thảo luận nhóm 7.

- Đại diện một số nhóm trình bày.

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Bằng sữa mẹ

- Sự sinh sản của thú khác với sự sinh sản của chim là:

 + Chim đẻ trứng (nở thành con.

 + Ơ thú, hợp tử được phát triển trong bụng mẹ, thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như thú mẹ.

- HS làm việc nhóm 5.

- Đại diện các nhóm trình bày.




_______________________________

Tiết 3: TOÁN (147):

ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH 
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Gióp HS  hiểu quan hệ giữa mét khối, đề - xi - mét khối, x¨ng-ti-met khối ; viết đúng các số đo thể tích dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thể tích.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: 
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Bài cũ: 

- Chữa bài 3.

- GV nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới: 

* Bài 1vbt/85: 

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

- GV treo bảng phụ.

- HS làm bài, 1 HS lên điền vào bảng phụ.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

b) Hai đơn vị thể tích liền nhau gấp kém nhau bao nhiêu lần ?

* Bài 2vbt/85: Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

- GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3vbt/85: Viết các số số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

III. Củng cố, dặn dò: 

- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học. VN học thuộc bảng đơn vị đo  thể tích 

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về đo diện tích và thể tích.

	- 1 HS lên bảng chữa bài 3.

- HS đọc chữa bài 2.

- HS nhận xét và chữa bài (nếu sai).

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài, 1 HS lên điền vào bảng phụ.

- Chữa bài.

KÝ 

hiệu

Quan hệ giữa  các đơn vị đo

liền nhau  

m3    

dm3  

cm3
1m3 =1000dm3=1000000cm3

1dm3 = 1000c3; 1dm3=0,001m3

1cm3 = 0,001dm3
b) Hai đơn vị thể tích liền nhau gấp kém nhau 1000 lần.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài vào vở.

- Đọc, chữa bài.

1m3 = 1000 dm3   
1dm3 = 1000cm3
1m3 = 1000000 cm3  
2m3 = 2000 dm3  
b.  8,975m3 = 8975dm3 

     2,004 dm3 = 2004 cm3.

       0,12 dm3 = 120cm3

        0,5dm3 = 500cm3.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài nhóm 4.

a)    5m3675dm3 = 5,675m3;    

        1996dm3 = 1,996m3; 

       2m382dm3 = 2,082m3.   
        25dm3 = 0,025m3;                                                               b)  4dm3324 cm3 =4,324dm3
     2020 cm3  =2,020 dm3 

     1 dm397 cm3 = 1,097 dm3
105 cm3  =0,105 dm3
C 1 dm3  =0,001 m3
    1 cm3  =0,001 dm3


---------------------------------------------------------

Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU (59):
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của nam và nữ. 
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: Giáo dục HS tôn trọng và không coi thường phụ nữ.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Bảng phụ viết những phẩm chất quan trọng của nam, nữ giới.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học:  Kĩ thuật khăn trải bàn, kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của thầy

Hoạt động 1(5'):Khởi động:
- Kiểm tra bài 2,3 tiết trước.

- GV nhận xét cho điểm.
Hoạt động 2 (33'): Thảo luận nhóm:
* Bài 1:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ?

- Đại diện nhóm nêu kết quả .

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 2:

- Kĩ thuật khăn phủ bàn. 

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 3, xác định yêu cầu của bài ?

- GV hướng cho HS chọn đáp án a và giải thích qua bài đọc trước...

- KL cần có quan niệm đúng đắn về nam nữ.
Hoạt động 3 (2'):

- Nhắc lại ý chính của bài. NX tiết học.

- CB bài sau: Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

	Hoạt động của trò

-1 HS đọc yêu cầu và xác định yêu cầu của bài 1.

- Thảo luận nhóm 4.

- Đại diện nhóm nêu kết quả .

VD : -  có

         -  nam: dũng cảm, năng nổ,..

         - nữ:  dịu dàng, khoan dung,...

- Tổ chức hoạt động nhóm 4.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả.

-VD: :
- năng nổ: ham hoạt động, hăng hái, chủ động trong mọi công việc.....

+ phẩm chất chung: cả 2 đều giàu t/c, biết quan tâm đến mọi người.....

+ Ma-ri-ô: giàu nam tính, kín đáo, quyết đoán, mạnh mẽ,...

+ Giu-li-ét-ta:dịu dàng, ân cần, đầy nữ tính,...

- 1 HS đọc yêu cầu và xác định yêu cầu của bài 3.

- HS trình bày ý nghĩa từng câu thành ngữ, tục ngữ.

- Nhóm khác bổ sung.

- HTL các thành ngữ, tục ngữ đó.


____________________________________

Ti ết 5: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên
___________________________________

Ngày soạn: 1.4.2012

Ngày giảng:          Thứ tư ngày 4 tháng 4 năm 2012
Tiết 1 : TẬP ĐỌC(60)
TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu được các từ ngữ khó trong bài: Hiểu nội dung bài: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp  dịu dàng của người phụ nữ  và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
2. Kỹ năng: Đọc lưu loát toàn bài. Biết đọc diễn cảm bài văn, thể hiện cảm xúc ca ngợi, tự hào về chiếc áo dài biểu tượng cho y phục truyện thống của dân tộc Việt Nam. 
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu thích và tự hào về chiếc áo dài biểu tượng cho y phục 

truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết sẵn 1 đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
I. Bài cũ: 
- GV kiểm tra 2,3 HS  đọc Thuần phục sư tử và trả lời về câu hỏi.

- GV nhận xét cho điểm.

II. Bài mới: Giới thiệu bài.
 1. Luyện đọc . 

- Gọi 1HS khá - giỏi  đọc bài.

- Bài chia mấy đoạn?
- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- HS luyện đọc từ khó: kín đáo, thẫm màu, ...

- GV giúp các em giải nghĩa thêm những từ các em chưa hiểu (nếu có).

- HS luyện đọc theo cặp.

- 1, 2 HS đọc cả bài.

- GV đọc mẫu toàn bài 1 lần.

2. Tìm hiểu bài:
- HS đọc lướt đoạn 1, trả lời câu hỏi: Chiếc áo dài đóng vai trò như thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa?

- Nêu ý 1 ?

- 1 HS đọc thành tiếng đoạn 2 (tiếp theo ->phong cách hiện đại phương Tây). Cả lớp đọc thầm lại, trả lời các câu hỏi.Chiếc áo dài tân thời có gì khác chiếc áo dài cổ truyền?

- Nêu ý 2 ?

- Cả lớp đọc thầm đoạn 3 (đoạn còn lại), trả lời câu hỏi: Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam?

- Nêu ý 3 ?

- Em có cảm nhận gì về người thân khi họ mặc áo dài?

- Nêu ý nghĩa?

3. Đọc diễn cảm:

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Hướng dẫn HS tìm kĩ thuật đọc diễn cảm đoạn đối thoại: Phụ nữ Việt Nam xưa ….xanh hồ thuỷ.

- GV đọc mẫu đoạn  trên.

- Thi đọc diễn cảm từng đoạn, cả bài văn.
III. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học. Khen ngợi những HS học tốt, học tiến bộ. 

- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn. 

- Đọc trước bài : Công việc đầu tiên.

	Hoạt động của trò

- 2 HS thực hiện.

- 1 HS khá, giỏi đọc mẫu bài văn.

- Bài chia 4 đoạn như sau:

Đoạn 1: Từ đầu đến xanh hồ thuỷ...

Đoạn 2: Tiếp theo đến thành ra rộng gấp đôi vạt phải.

Đoạn 3: Tiếp theo đến phong cách hiện đại phương Tây.

Đoạn 4: Còn lại.

- HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng bài văn - đọc từng đọan. 

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Cả lớp đọc thầm phần chú giải trong SGK (chú giải về những từ ngữ  khó).

- HS đọc (thành tiếng, đọc thầm, đọc lướt) từng đoạn, cả bài; trao đổi, thảo luận về các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV. 

- Phụ nữ VN xưa hay  mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong.Trang phục  như vậy, chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

- Ý 1: Chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo.

- áo dài cổ truyền có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân. áo tứ thân được may từ bốn mảnh vải, hai mảnh sau ghép liền giữa sống lưng, đằng trước là hai vạt áo, không có khuy, khi mặc bỏ buông hoặc buộc thắt vào nhau, áo năm thân như áo tứ thân, nhưng vạt trước may từ hai thân vải, nên rộng gấp đôi vạt phải.
- Ý 2: Sự giống nhau và khác nhau giữa áo dài tân thời và áo dài truyền thống.
- VD: Vì chiếc áo dài thể hiện phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo./Vì phụ nữ Việt Nam ai cũng thích mặc áo dài/...

- Chiếc áo dài có từ xa xưa, được phụ nữ Việt Nam rất yêu thích vì hợp với tầm vóc và dáng vẻ của phụ nữ Việt Nam. Mặc chiếc áo dài phụ nữ Việt Nam như đẹp hơn, duyên dáng hơn.

- Ý 3: Áo dài được coi là biểu tượng cho y phục truyền thống của Việt Nam.

- HS có thể giới thiệu ảnh người thân trong trang phục áo dài, nói cảm nhận của mình.

* Ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp  dịu dàng của người phụ nữ  và truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- 4 em đọc.

- Nhiều HS luyện đọc.

- HS thi đọc diễn cảm.




--------------------------------------------------------

Tiết 2: KĨ THUẬT:
Lắp rô bốt ( Tiết 1 )
I. Mục tiêu: HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô bốt.

- Lắp được rô bốt đúng kỹ thuật, đúng quy trình.

- Rèn luyện tính khéo léo và kiên trì.

II. Đồ dùng dạy học

- Một rô bốt đã lắp sẵn.

- Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. ổn định tổ chức

GV kiểm tra đồ dùng học tập của HS

2. Thực hành

Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu
- GV cho HS quan sát kĩ mẫu

- GV hướng dẫn HS quan sát kỹ từng bộ phận.

? Để lắp được rô bốt cần phải lắp mấy bộ phận? Hãy kể tên?

Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kỹ thuật.

- GV hướng dẫn chọn chi tiết theo bảng SGK.

- GV hướng dẫn lắp từng bộ phận.

+ Lắp chân rô bốt.

+ Lắp thân rô bốt.

+ Lắp đầu rô bốt.

+ Lắp các bộ phận khác: Lắp tay rô bốt, lắp ăng ten, lắp trục bánh xe.

+ Lắp ráp rô bốt.

- GV nhận xét và đánh giá sản phẩm của HS.

3. Củng cố - Dặn dò:2p

- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập, kĩ năng lắp.

- GV nhắc HS đọc trước bài mới, chuẩn bị bộ lắp ghép.
	Tổ trưởng báo cáo kết quả 

- HS quan sát mẫu.

- Có 6 bộ phận: Chân rô bốt, thân rô bốt, tay rô bốt, đầu rô bốt, ăng ten, trục bánh xe.

- HS chọn và xếp vào lắp hộp.

- HS quan sát và làm theo hướng dẫn.

- HS thực hành lắp rô bốt theo hướng dẫn.

- Lắng nghe và chuẩn bị bài sau.


--------------------------------------------------------------
Tiết 3:TOÁN (148):
        ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo)
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS biết so sánh các số đo diện tích và thể tích. Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích, tính thể tích các hình đã học.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp vào cuộc sống hằng ngày.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: 
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Bài cũ: 

- GV kiểm tra 2,3 HS  đọc bảng đơn vị đo thể tích và diện tích.

- GV nhận xét, cho điểm.

II. Bài mới: 

* Bài 1vbt/86: Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2. GV cho 3 nhóm làm vào bảng nhóm.

- Mời 3 nhóm treo bảng nhóm lên bảng và trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 2vbt/86: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS viết vào vở hoặc đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

* Bài 3: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

III. Củng cố, dặn dò: 

- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học. VN ôn tập về đo thể tích , diện tích.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập về đo thời gian.

	-2 HS thực hiện.

-1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài theo nhóm 2.  

- 3 nhóm làm vào bảng nhóm.

- 3 nhóm treo bảng nhóm lên bảng và trình bày.

*Kết quả:

a) 9m2 6dm2 = 9,06m2
9m2 6dm2 > 9,006m2     

 9m2 6dm2 < 9,6m2   

b) 
3m3 6dm3 < 3,6m3.

3m3 6dm3  > 3,006 m3. 

1,85dm3 = 1dm3 85cm3
- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

Bài giải

Chiều cao của hình thang là:

             250 
[image: image1.wmf]´

 3: 5 = 150 (m)

    Diện tích của hình thanglà:

              250 
[image: image2.wmf]´

 100 : 2 = 18750 (m2)

   Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

               18750 : 100 x 64 = 12000 (kg)

                    12000kg = 12 tÊn

                                Đáp số: 12 tấn.

- 1 HS nêu yêu cầu. HS nêu cách làm. 

- HS làm vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài

                        Bài giải

Thể tích của bể nước là:

         4 
[image: image3.wmf]´

 4 
[image: image4.wmf]´

 2,8= 44,8(m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là:

       44,8 
[image: image5.wmf]´

85  : 100 = 38,08(m3)

   a) Số lít nước chứa trong bể là:

         38,08m3 = 38080dm3 = 38080 (l)

    b) Diện tích đáy của bể là:

                 4 
[image: image6.wmf]´

 4 = 16(m2)

    Chiều cao của mức nước chứa trong bể là:

                     38080 : 16 = 2,38(m)

           Đáp số:  a) 38080l     b) 2,38 m                                                                    


-----------------------------------------------

Tiết 4: ĐỊA LÍ (30):
CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI 

 A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nhớ tên và xác định được vị trí 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế giới. Mô tả được một số đặc điểm của các đại dương (vị trí địa lÝ, diện tích). Biết phân tích bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật của các đại dương.
2. Kỹ năng: HS chỉ được trên bản đồ vị trí địa lÝ, giới hạn của châu Đại Dương và châu Nam Cực.
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Bản đồ Thế giới.  Quả Địa cầu.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


	Hoạt động của thầy
Hoạt động 1(5 phút):

Khởi động:

- HS  nêu bài học tiết trước.

- GV nhận xét, cho điểm..

Hoạt động 2 (25 phút):

Làm việc với  Sgk:

 1. Vị trí của các đại dương:

 -Làm việc theo nhóm 4.

- Cho HS quan sát hình 1, hình 2 trong SGK hoặc quả Địa cầu, rồi hoàn thành như SGV.

- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

2. Một số đặc điểm của các đại dương:         

 - Làm việc theo cặp.

- Cho HS dựa vào bảng số liệu trao đổi với bạn theo gợi ý sau:

+Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích.

+Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào?

-GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày.

- Yêu cầu một số HS chỉ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Thế giới vị trí từng đại dương và mô tả theo thứ tự: vị trí địa lí, diện tích.

-GV nhận xét.
Kết luận: Trên bề mặt Trái Đất có 4 đại dương, trong đó Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất và cũng là đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất.

Hoạt động 3 (5 phút):

- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học.

- VN ôn bài. CB bài: Địa lí địa phương.
	Hoạt động của trò

-2 HS nêu.

-HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- Đại diện từng cặp HS lên bảng trình bày kết quả làm việc trước lớp, đồng thời chỉ vị trí các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế giới.

- Làm việc theo cặp.

-Đại diện một số cặp báo cáo kết quả làm việc trước lớp.

-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+Thứ tự đó là: TBD, ĐTD, ÂĐD, BBD

+Thuộc về Thái Bình Dương.

- 1 số HS chỉ trên quả Địa cầu hoặc bản đồ Thế giới.




___________________________________

Tiết 5: LỊCH SỬ

Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

I) Mục Tiêu: Sau bài học học sinh nêu được:
· Việc xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nhằm đáp ứng yêu cầu  xây dựng đất nước sau ngày giải phóng.

· Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một trong những thành tựu nỗi bật của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta sau năm 1975.

II) đồ dùng dạy học

· Bản đồ hành chính Việt Nam. Phiếu học của học sinh.

· HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin tư liệu về nhà máy điện Hoà Bình

Iii) các hoạt động dạy-học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Kiểm tra bài cũ-giới thiệu bài mới

	-GV gọi 3 HS  lên bảng hỏi và yêu cầu câu trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó nhận xét và cho điểm học sinh.

-GV giới thiệu bài:

? Năm 1979 nhà máy thuỷ điện nào của nước ta được xây dựng?

Nêu: Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình tìm hiểu bài về quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, một thành tựu to lớn của nhân dân ta tring sự nghiệp xây dựng đất nước.
	-3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi:

· Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25-4-1976 ở nước ta.

· Quốc hội khoá VI đã có những quyết định trọng đại gì?

+ Đó là nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.



	Hoạt động 1

Tình thần lao động khẩn trương, dũng cảm trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

	-GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, đọc lại SGK và tả lại  không khí lao động trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

- GV gọi học sinh trình bày ý kiến trước lớp: Hãy cho biết trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình công nhân Việt Nam và các chuyên  gia Liên Xô đã làm việc như thế nào?

- GV nhận xét kết quả làm việc của học sinh

· GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1 và hỏi: em có nhận xét gì về hình 1?


	- HS làm việc theo nhóm nhỏ, mỗi nhóm có từ 4 đến 6 học sinh, cùng đọc SGK, sau đó từng em tả trước nhóm, bài học trong nhóm nghe và bổ sung ý kiến cho nhau:

- Họ làm việc cần mẫn, kể cả làm việc ban đêm. Hơn 3 vạn người và hàng vạn xe cơ giới làm việc hối hả. …Cả nước hướng về Hoà Bình và sẵn sàng chi viện người và của cho công trình. Từ nước cộng hoà của Liên Xô, Gần 1000 kĩ sư, công nhân bậc cao đã tình nguyện sang Việt Nam. Ngày 30-12-1988 tổ máy đầu tiên của của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình bắt đầu phát điện. Ngày 4-4-1994, tổ máy số 8, tổ máy cuối cùng đã hoà vào lưới điện quốc gia.

- Ví dụ: ảnh ghi lại niềm vui của những công nhân xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình khi vượt mức kế hoạch: đã nói lên sự tận tâm, cố gắng hết mức, dốc toàn tâm toàn lực của công nhân xây dựng nhà máy cho ngày hoàn thành công trình.

	Hoạt động 2

Đóng góp lớn lao của nhà máy thuỷ điện Hoà bình và sự nghiệp xây dựng đất nước

	-GV tổ chức cho học sinh cùng nhau trao đổi để trả lơì các câu hỏi sau:

? Việc làm hồ đắp đập ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình tác dụng thế nào cho  việc chống lũ lụt hằng năm của nhân dân ta? (Gợi ý: Khi nước sông Đà được chứa vào hồ có còn gây được lũ lụt lớn cho nhân dân ta không?)

? Điện của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã góp vào sản xuất và đời sống của nhân dân ta như thế nào?
	-Mỗi câu hỏi 1 học sinh phát biểu ý kiến, các học sinh khác theo dõi và bổ sung ý kiến:

+ Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã góp phần tích cực vào việc chống lũ, lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

+ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đã cung cấp điện từ Bắc vào Nam, từ rừng núi xuống đồng bằng, nông dân đến thành phố phục vụ cho đời sống và sảm xuất của nhân dân ta.

	-GV giảng thêm: Nhờ công trình đập ngăn nước sông Đà, mực nước sông Hồng sẽ giam xuống 1,5m vào mùa mưa lũ, làm giảm nguy cơ đe doạ vỡ đê, bên cạnh đó vào mùa hạn hán, Hồ Hoà Bình còn có thề cung cấp nước chống hạn hán cho một số tỉnh phía Bắc với chiều dài 210km, sâu 100m hồ Hoà Bình còn là con đường thuỷ mà tàu bè hàng nghìn tấn có thể chạy từ Hoà Bình lên Sơn La. Hiện nay nhà máy thuỷ điện Hoà Bình chiếm 1/5 sản lượng điện của toàn quốc.


Củng cố dặn dò : 3p

-GV tổ chức cho học sinh trình bày các thông tin sưu tầm được về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, kể tên các nhà máy thuỷ điện hiện nay ở nước ta.

-GV tổng kết bài: Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là một công trình vĩ đại trong 20 năm đầu xây dựng đất nước của nhân dân ta.Công trình xây dựng nhà máy đã ghi dấu sự hi sinh tuổi xuân, cống hiến sức trẻ và tài năng của đất nước hơn 3 vạn lĩ sư, công nhân 2 nước Việt Nam và Liên Xô, 168 người, trong đó có 11 công nhân Liên Xô đã dũng cảm hi sinh cho nhà máy thuỷ điện hôm nay.

-GV nhận xét tiết học, dặn dò học sinh về nhà
__________________________________
Ngày soạn: 2.4.2012
Ngày giảg:               Thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012
Tiết 1: MĨ THUẬT
GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
-------------------------------------------------------------
Tiết 2: TẬP LÀM VĂN( 59:
ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS hiểu được cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật. HS viết được đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật mình yêu thích.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: GD HS nói viết thành câu. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Dàn bài tả con vật. Tranh ảnh 1 số con vật .
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy

I. Bài cũ: 

- GV kiểm tra đoạn văn đã viết ở tiết trước.

- GV nhận xét.

II. Bài mới: 

* Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ?
- GV treo bảng phụ nhắc lại dàn bài tả con vật-gọi 1,2 HS đọc. 

- Tổ chức hoạt động nhóm 4.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả .

- Tác giả quan sát chim hoạ hót mi bằng những giác quan nào? 

- Hãy nêu những chi tiết mà em thích trong đoạn văn ?

- GV nhấn mạnh: t/g dùng biện pháp 

so sánh để tả con vật.

* Bài 2: Viết 1 đoạn văn ngắn tả hình dáng (hoặc hoạt động) của con vật mà em yêu thích).

- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2 ,xác định yêu cầu của bài  ?

*Lưu ý: Khi tả, sử dụng các biện pháp tu từ.

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Gọi nhiều HS trình bày nối tiếp nhau. 

- Bình bài hay nhất.
- GV nhận xét, chốt lời giải đúng.

III. Củng cố, dặn dò: 

- NX tiết học .Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn.

- CB giờ sau: Tả con vật( kiểm tra viết).

	Hoạt động của trò

- 2HS đọc đoạn văn.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1.

- Lớp đọc thầm theo.

- Cả lớp đọc thầm lần 2.

+ Bài văn gồm 4 đoạn.

- MB: đoạn 1: Câu đầu (MB tự nhiên-giới thiệu sự xuất hiện của chim hoạ mi vào các buổi chiều ...)

- Thân bài:

đoạn 2: tiếp... cỏ cây(tả tiếng ...)

đoạn 3: tiếp... đêm dày(tả cách ...)

- Kết luận: đoạn 4: Còn lại (Kết bài không mở rộng).

+..thị giác,  thính giác.

- HS nêu.

- 1 HS đọc đề bài tập số 2, xác định yêu cầu của bài.

- HS làm việc cá nhân.

+ Viết 1 đoạn văn ngắn tả hình dáng(hoặc hoạt động) của con vật mà em yêu thích.

- HS có thể quan sát tranh, ảnh, tham khảo 1 số bài văn.

- Lớp NX, sửa sai

+ chủ đề?

+ nội dung các chi tiết?

+ sử dụng từ ngữ = biện pháp tu từ?


Tiết 3: TOÁN (149)
ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN            

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS củng cố về quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, cách viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, chuyển đổi số đo thời gian, xem đồng hồ ...
2. Kỹ năng:  Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Bảng nhóm
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp linh hoạt với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của thầy

I. Bài cũ: 

- GV kiểm tra  bài 2 ở tiết trước.

- GV nhận xét.

II. Bài mới: 

* Bài 1vbt/87: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS tự làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 2vbt/88: Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 3 vbt/88: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

GV lấy mặt đồng hồ (hoặc đồng hồ thực) cho HS thực hành xem đồng hồ khi các kim di chuyển (chủ yếu với các trường hợp phù hợp với câu hỏi:"Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút".

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 4 HSKG: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cả lớp và GV nhận xét.
III. Củng cố, dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. Về nhà ôn lại bài.

- Chuẩn bị bài sau:  Phép cộng.


	Hoạt động của trò

- 1 HS.

- Cho HS tự làm bài rồi nối tiếp đọc kết quả. 

*Kết quả:
a)  
 1 thế kỉ = 100 năm  
1 năm = 12 tháng       
1năm ko nhuận  365 ngày 

1 năm nhuận 366 ngày
1 tháng thường có 30 (31) ngày
1 tháng hai có 29 (28) ngày

1 tuần có 7 ngày
1ngày có 24 giờ
1 giờ 60 phút = 360 giây

1 phút = 60 giây = 1/60 giờ
1 giây = 1/60 phút = 1/360 giờ            

…

- HS làm việc nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày.
a)  1 năm 6 tháng = 18 tháng

     2 phút 30 giây = 150 giây

2 giờ 10 phút = 130phút

      5 ngày 8 giờ = 128giờ
b. 30 tháng = 2 năm 6 tháng

    150 phút = 2 giờ 30 phút

     58 giờ = 2 ngày 10 giờ.

  200 giây = 3phút 20 giây

c.60 phút = 1 giờ
   30 phút = ½ giờ = 0,5 giờ
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
75 phút = 1,25 giờ
45 phút = ¾ giờ = 0,75 giờ
12 phút = 1/5 giờ = 0,2 giờ
2 giờ 15 phút = 2,25 giờ
1 giờ 12 phút = 1,2 giờ
d. 60 giây = 1 phút
    90 giây = 1,5 phút
    1 phút 6 giây = 1,1 phút
    30 giây = ½ phút = 0,5 phút
     1 phút 15 giây = 1,25 phút
      1 phút 24 giây = 1,4 phút
e. 2 giờ 18 phút = 2,3 giờ
3 phút 48 giây = 3,8 phút
1 giờ 36 phút = 16 giờ
1 phút 6 giây = 1,1 phút

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1 số HS trình bày.

*Kết quả:

   Lần lượt là:

   Đồng hồ chỉ: 2 giờ ; 1 giờ 35 phút ; 10giờ 16 phút ; 7 giờ 5 phút.    

- HS nêu cách làm. 

- HS tự làm rồi chữa bài. 

                Khoanh vào B. 50%


----------------------------------------------------------
Tiết 4: TI ẾNG ANH
GIÁO VIÊN BỘ MÔN DẠY
_______________________________
Tiết 5: LUYỆN TỪ VÀ CÂU(60)

ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

(Dấu phẩy)
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS  nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được VD về tác dụng của dấu phẩy. Điền đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mẩu chuyện đã cho.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Bảng nhóm. Bảng phụ BT1.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Hoạt động 1(5'): Khởi động:
-Gọi HS làm BT1 tiết trước
Hoạt động 2 (32'):

Làm việc với  Sgk:

* Bài 1: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ?

- Tổ chức hoạt động nhóm 2.

- GV treo bảng phụ BT1.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả .

- Gọi HS đọc lại bảng TK.

- GV tiểu kết.

* Bài 2: Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2, xác định yêu cầu của bài ?

- Cho HS làm việc cá nhân.

- Gọi HS trình bày.(có thể có nhiều đáp án)

 -GV phân tích, hướng dẫn HS lựa chọn).

- Đoạn văn nói điều gì ?

Hoạt động 3 (3':

- Nhắc lại 3 t/d của dấu phẩy để sử dụng.
	- 1 HS thực hiện.

- Lớp đọc thầm theo.

+ Xếp các VD vào ô trống trong bảng :

Lời giải :

Tác dụng của dấu phẩy

VD

-Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

-Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

-Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

Câu b

Câu a

Câu c

- HS làm việc cá nhân rồi trình bày.

+ Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy..,

+ Sửa lại các chữ cần viết hoa.

+ Nhóm khác NX, bổ sung

Lời giải:

Các dấu cần điền lần lượt là:

 (,) ; (.) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,) ; (,)
+ Thầy giáo biết cách giải thích rất khéo, giúp một bạn nhỏ khiếm thị hiểu được bình minh là thế nào.

- 1 HS thực hiện.


- NX tiết học. Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.

- Chuẩn bị giờ sau: MRVT: Nam và nữ .
---------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 3.3.2012

Ngày giảng:               Thứ sáu ngày 6 tháng 4 năm 2012
Tiết 1: TẬP LÀM VĂN(60):
TẢ CON VẬT (Kiểm tra viết)
A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Dựa trên kiến thức có được về văn tả con vật và kết quả quan sát, HS viết được bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý,dùng từ đặt câu đúng, thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc.
2. Kỹ năng:  Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu quý và bảo vệ các loài vật.
B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:
1. Giáo viên: Giấy KT. Tranh, ảnh chụp một số con vật.
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp linh hoạt với các PP khác.

	Hoạt động của thầy
I. Bài cũ: 
- GV kiểm tra  bài 2 ở tiết trước.

- GV nhận xét.

II. Bài mới: 

Đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích.

- Gọi 1 HS đọc đề bài và gợi ý của bài.

*Lưu ý: Có thể dùng đoạn văn đã viết ở tiết trước, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn.
- Cho HS làm bài vào giấy kiểm tra. 

- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài.

- GV thu bài về chấm.
III. Củng cố, dặn dò:
- NX tiết học. CB cho tiết TLV tuần 31: Ôn tập về tả cảnh.
	Hoạt động của trò

-1 HS thực hiện.

- 1 HS đọc đề bài và gợi ý của bài.

- Lớp đọc thầm theo.

- Cả lớp đọc thầm lần 2.

- HS làm bài vào giấy kiểm tra. 




________________________________

Tiết 2: KHOA HỌC
Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

i. Mục tiêu
Giúp HS:

                        Hiểu được sự sinh sản, nuôi con của hổ và hươu

ii. Đồ dùng dạy học


Băng hình minh hoạ cảnh hổ, hươu nuôi dạy con.

iii. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động khởi động

	- Kiểm tra bài cũ.

+ GV gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi về nội dung bài 59.

- Nhận xét, cho điểm HS.

- Giới thiệu
	- 3 HS lên bảng lần lượt trả lời các câu hỏi:

+ Thú sinh sả như thế nào?

+ Thú nuôi con như thế nào?

+ Sự sinh sản của thú khác sự sinh sản của chim ở điểm nào?

	Hoạt động 1

Sự nuôi dạy con của hổ

	- GV tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm.

+ Chia nhóm, mỗi nhóm 4 HS.

+ Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ, đọc thông tin trang 112 và trả lời các câu hỏi.

- GV mời 1 HS khá lên điều khiển các bạn báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình.

- GV theo dõi, giảng thêm, giải thích nếu cần, làm trọng tài khi có tranh luận.

? Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

? Hổ mẹ đẻ mỗi lứa bao nhiêu con?

? Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh?

? Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?

? Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

? Hình 1a chụp cảnh gì?

? Hình 2a chụp cảnh gì?

- Nhận xét câu trả lời của HS.
	- Hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn GV.

+ Nhóm 4 HS cùng quan sát, trao đổi, thảo luận, trả lời từng câu hỏi trong SGK

- 1 HS lên điều khiển cả lớp trao đổi, trả lời câu hỏi.

+ Nêu câu hỏi.  Mời bạn trả lời.

+ Mời bạn bổ sung ý kiến.

+ Chuyển câu hỏi tiếp theo.

+ Hổ thường sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ.

+ Hổ mẹ đẻ mỗi lứa từ 2 đến 4 con.

+ Vì hổ con lúc mới sinh ra rất yếu ớt.

+ Khi hổ con được hai tháng tuổi, hổ mẹ dạy con săn mồi.

+Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi, hổ con có thể sống độc lập.

+ Hình 1a chụp cảnh hổ mẹ đang nhẹ nhàng tiến đến gần con mồi.

+ Hình 2a chụp cảnh hổ con nằm phục xuống đất để quan sát hổ mẹ săn mồi.



	Hoạt động 2

Sự nuôi và dạy con của hươu

	- GV tiến hành tương tự như ở hoạt động 1

? Hươu ăn gì để sống?

? Hươu sống theo bầy đàn hay theo cặp?

? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con?

? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì?

? Tại sao mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con chạy?

? Hình 2 chụp ảnh gì?

- Nhận xét, khen ngợi nhóm HS  tích cực.
	+ Hươu ăn cỏ, ăn lá cây.

+ Hươu sống theo bầy đàn.

+ Hươu thường đẻ mỗi lứa 1 con.

+ Hươu con vừa sinh ra đã biết đi và bú mẹ.

+ Vì hươu là loài động vật thường bị các loài động vật khác như hổ, báo, sư tử ... đuổi bắt ăn thị. Vũ khí tự vệ duy nhất của hươu là sừng. Do vậy chạy là cách tự vệ tốt nhất của hươu đối với kẻ thù.

+ Hình 2 chụp ảnh hươu con đang tập chạy cùng đàn.

	Hoạt động 3

Trò chơi " thú săn mồi và con mồi"

- Cách tiến hành:

+ GV cho HS chơi ngoài sân trường.

+ Hướng dẫn: Các em sẽ chơi trò chơi trong nhóm ( 8 bạn). Chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai nội dung: Hổ mẹ dạy con săn mồi hoặc hươu con dạy con tập chạy. 1 bạn sẽ đóng vai hổ con nằm quan sát hoặc hươu mẹ dạy hươu con cách săn mồi hoặc chạy. 1 bạn đóng vai hổ con nằm quan sát hoặc hươu con chạy theo mẹ. Sau đó cho bạn khác đóng vai.

+ Tổ chức cho HS chơi thử.

+ Tổ chức cho HS chơi thật.

+ Tổ chức bình chọn đôi bạn đóng vai đạt nhất.

- Nhận xét chung về trò chơi.

Hoạt động kết thúc

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nnhà đọc lại các thông tin về hổ và hươu, ôn các kiến thức về động vật và thực vật.


___________________________

Tiết 3: TOÁN(150)
PHÉP CỘNG 

A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Gióp HS củng cố các kĩ năng thực hành phép cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.
2. Kỹ năng: Vận dụng để làm tốt các bài tập tại lớp.

3. Thái độ: GD HS tích cực, tự giác học tập. 

B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: 
2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Bài cũ: 

- GV kiểm tra  bài 2 ở tiết trước.

- GV nhận xét.

II. Bài mới: 

- GV nêu biểu thức: a + b = c

+ Em hãy nêu tên gọi của các thành phần trong biểu thức trên?

+ Nêu một số tính chất của phép cộng?

* Bài 1: Tính

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 2: vbt/89 Tính bằng cách thuận tiện nhất

- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào nháp, sau đó đổi nháp chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 3 vbt/90: Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài theo nhóm 2.

- Mời một số HS trình bày.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* Bài 4vbt/90:  Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

III. Củng cố, dặn dò: 
- GV tóm tắt bài. Nhận xét tiết học.

- VN ôn lại bài. CB bài sau: Phép trừ .
	- 1HS thực hiện.

+ a, b : số hạng 

       c : tổng

+Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, cộng với 0.

-HS làm vào bảng con.

Kết quả:

a) 1155480
654,2
357,06
977,422
B. 9/11; 22/15; 133/84; 21/8

- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài vào nháp.

- 3 HS lên bảng làm bài.

Kết quả:

a) (976 + 865) + 135 = 976 + (865 + 135)

                             = 976 + 1000 = 1976
*891+ ( 799 + 109 ) 

= 891 + 109 + 799 = 1799

b) 2/5 + 7/9 + 3/5 = 16/9
    19/11+ 8/13 + 3/11 = 34/13 

c)29,76

   82.84.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài theo nhóm 2.

-1 số HS trình bày.

- Ví dụ:   a) x + 8,75 = 9,68;     x  = 0 
Vì :    0 + 8,75 = 8,75  (Dự đoán x  = 0 vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó). 

- HS khác có thể giải thích x = 0 vì x + 8,75 = 8,75 thì x  = 8,75- 8,75 = 0. Cả hai cách đều đúng, nhưng cách dự đoán bằng sử dụng tính chất của phép cộng với 0 nhanh gọn hơn.

a) Dự đoán x  = 0 (vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS lên bảng làm bài.

                       Bài giải.

   Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

      ¼ + 1/5 = 9/20 (Thể tích bể)

                          9/20 = 45%
                          Đáp số: 50% thể tích bể.


-----------------------------------------------------------

Tiết 4: KỂ CHUYỆN(30):
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ HỌC

A. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS kể được 1 câu chuyện đã nghe hay đã đọc về một nữ anh hùng có tài.
2. Kỹ năng: Biết trao đổi với bạn về nội dung ,ý nghĩa câu chuyện Nghe bạn kể , NX đúng lời kể của bạn .
3. Thái độ: Giáo dục HS rèn luyện đạo đức để trở thàn người có ích cho xã hội. 
B. Chuẩn bị:
I. Đồ  dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Một số truyện có viết về những người nữ anh hùng, các phụ nữ có tài.

2. Học sinh: Sách, vở.
II. Ph​ương pháp dạy học: Kết hợp với các PP khác.
C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 I. Kiểm tra bài cũ : 

- HS kể lại 1-2 đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện  Lớp trưởng lớp tôi, nói điều em hiểu được qua câu truyện.

- GV nhận xét cho điểm.
II. Bài mới: Giới thiệu bài.
1. Hướng dẫn HS kể chuyện :

* Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề bài:

- Gọi HS đọc y/c đề bài, XĐ nội dung y/c?

- Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà em định kể ?

- Hãy gạch đầu dòng trên giấy nháp dàn ý sơ lược của câu chuyện 

2. HS tập kể chuyện;

- Tổ chức hoạt động nhóm 

- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp

- HS có thể hỏi về nội dung ,ý nghĩa câu chuyện: 

- Ý nghĩa câu chuyện ?

III. Củng cố, dặn dò:

- NX tiết học , khen HS kể chuyện hay.
	- 2 HS.
- HS nối tiếp nhau đọc 4 gợi ý SGK.

- Kể câu chuyện .....về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.

- Cả lớp đọc thầm theo.

VD : + Con gái người chăn cừu

         +..........

- HS làm VBT.

- Kể chuyện trong nhóm 

- Trao đổi với nhau về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 

- Nhóm khác NX.

+ nội dung câu chuyện 

+cách kể chuyện 

+ khả năng hiểu chuyện của người kể .

- Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn nhất.
- HS nêu.


- Đọc trước đề bài tuần 31 : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. 
Tiết 5: SINH HOẠT
TUẦN 30

I. Nhận xét chung:

1.Lớp  tr​ưởng điều khiển:

 -Lần lư​ợt 4 tổ lên nhận xét chung tình hình học tập của tổ trong tuần.

 -Các tổ bổ sung ý kiến.

  -Nhận xét của lớp phó học tập .

 -Ý kiến chung của lớp tr​ưởng.

 2.Ý kiến nhận xét của GVCN.

a) Đạo đức: Nhìn chung các em ngoan lễ phép, đoàn kết với bạn bè. Trong tuần không có hiện tượng nào vi phạm về đạo đức xảy ra.

b) Học tập:

- Lớp duy trì tốt các nề nếp của trừơng, lớp đề ra. 

-Xếp hàng ra vào lớp  nhanh nhẹn. Ý thức tự quản  tốt.

- Một số em có tiến bộ trong tuần:  .................
- Hăng hái trong học tập: ......................................
- Đi học đầy đủ, đúng giờ.

- Việc học bài và chuẩn bị bài khá chu đáo. 
*Tồn tại: Một số em cần cố gắng trong học tập hơn nữa: ..........................
c) Các hoạt động khác:

- Vệ sinh lớp học; thân thể sạch sẽ, gọn gàng.

- Các bạn là đội viên đã có ý thức đeo khăn quàng đầy đủ và gương mẫu trong mọi hoạt động để các em nhỏ noi theo.
- Tham gia thi Vẻ đẹp đội viên tích cực, nhiệt tình, đạt kết quả tương đối tốt.

II. Ph​ương h​ướng tuần 30:
 - Phát huy ư​u điểm, khắc phục tồn tại của tuần 29.

- Phát huy tinh thần học tập: "Đôi bạn cùng tiến".

- Cán sự lớp luôn kèm cặp, theo dõi, đôn đốc các bạn trong tổ, trong lớp học tập.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu.

__________________________________________________________
Nhận xét, kí duyệt:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                      Tổ trưởng
                                                                              Dương Nam Chung
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